
y học thực hành (705) - số 2/2010  
  
  
 

13

Phẫu thuật chỉnh hình xương con trong viêm tai giữa mạn tính  
 

lương hồng châu 
Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương 

 
Tóm tắt 
Nghiên cứu được tiến hành trên 32 bệnh nhân bị 

viêm tai xương chòm mạn tính (VTXC mt) mủ, có tổn 
thương xương con. Tiến hành phẫu thuật xương 
chòm, tạo hình xương con cho những bệnh nhân mất 
khớp đe- đạp, hoặc mất cán xương búa và cành 
xuống xương đe. Kết quả: 75% có cải thiện sức nghe 
so với trước mổ. 25 % nghe không tăng.  

Từ khoá: viêm tai xương chòm mạn tính, phẫu 
thuật xương chòm, tổn thương xương con. 

SUMMARY 
This study was performed on 32 patients with 

ossicular erosion due to chronic suppurative otitis 
media without cholesteatoma. Mastoidectomy with 
tympanoplasty and ossicular reconstruction were 
performed. Results: 75 % patients have improving 
hearing from 10- 20 dB.  

Keywords: chronic suppurative otitis media, 
mastoidectomy, ossicular erosion. 

Đặt vấn đề. 
Viêm tai xương chòm mạn tính (VTXC mt) là bệnh 

thường gặp trong tai mũi họng. Người ta có thể chia 
nhiều thể lâm sàng khác nhau: viêm tai nguy hiểm và 
viêm tai không nguy hiểm. Các tác giả kinh điển cho 
rằng chỉ loại VTXC có cholesteatoma mới có khả 
năng làm tiêu huỷ xương con gây tình trạng điếc nặng 
và gây biến chứng nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên 
với bệnh VTXC mt mủ nhầy, thuộc thể loại VTXC mt 
không nguy hiểm, nhưng vẫn nhiều khả năng tiêu hủy 
xương con, gây tình trạng suy giảm thính lực ở nhiều 
mức độ khác nhau. Phẫu thuật xương chòm, tạo hình 
màng nhĩ, tạo hình xương con vừa để chữa viêm và 
phục hồi thính lực là rất cần thiết. Vì vậy chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: 

Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình xương con 
trên bệnh nhân VTG mt có tổn thương xương con. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 
1. Đối tượng nghiên cứu: là tất cả bệnh nhân 

được chẩn đoán viêm tai giữa mạn tính không có 
cholesteatoma đã được mổ xương chòm, tái tạo 
xương con tại khoa Tai và khoa Tai thần kinh, từ 
tháng 1- 2003, đến tháng 12- 2006, bệnh nhân được 
theo dõi sau mổ 6- 12 tháng. 

2. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân:  
- Cơ năng: Bệnh nhân bị chẩy mủ tai nhầy hoặc 

mủ đặc không thối. Bệnh nhân có nghe kém, ù tai, 
đau tai ít hoặc không đau tai, không sốt 

- Không giới hạn tuổi, giới, nghề nghiệp, nơi sống. 
- Bệnh nhân được đo thính lực trước mổ xác định 

mức độ giảm thính lực. 
- Bệnh nhân được thăm khám đầy đủ về nội khoa, 

tai mũi họng, chụp film Schuller xác định tổn thương 

xương chòm… 
- Bệnh nhân đã đ­îc điều trị nội khoa nhiều đợt 

trước mổ mà không có bất kỳ một cải thiện nào về cơ 
năng, lâm sàng, bệnh tái diễn nhiều lần trong năm. 

- Trong phẫu thuật phát hiện bệnh nhân có tổn 
thương xương con loại trừ tổn thương xương bàn đạp, 
hoặc tổn thương cụt cán búa đơn thuần.  

3. Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không đáp ứng 
được một trong những tiêu chuẩn trên, hoặc không 
đồng ý tham gia vào nghiên cứu sẽ không được đưa 
vào mẫu nghiên cứu. 

4. Cỡ mẫu: 32 bệnh nhân (những bệnh nhân này 
được lựa chọn trong nhóm 35 bệnh nhân VTXC có 
tổn thương xương con) 

5. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến 
cứu, theo phương pháp thống kê mô tả có can thiệp. 

- Phương pháp phẫu thuật: rạch da sau tai theo 
rãnh sau tai. Bộc lộ mặt xương chòm, bóc tách da 
ống tai và phần màng nhĩ còn lại vén về phía trước, 
vào hòm tai kiểm tra hệ thống xương con, có thể phải 
mở rộng khuyết sau trên để quan sát toàn bộ hệ 
thống xương búa- đe- bàn đạp, đánh giá mức độ tổn 
thương xương con, lấy hết tổ chức viêm sùi trong hòm 
tai và quanh xương con, có thể xử dụng lại xương bị 
tổn thương một phần để tạo hình lại nếu có chỉ định, 
hoặc dÓ lại làm thì hai. Khoan vào xương chòm lấy 
hết bệnh tích viêm xương chòm, khoan lên sào đạo, 
thượng nhĩ,bộc lộ rõ cành ngang xương đe, khớp búa 
đe, kiểm tra chuỗi xương con. Làm sạch hố mổ, tạo 
hình lại màng nhĩ. Đặt lại da ống tai, chèn mét dầu 
kháng sinh ống tai. Đóng hốc mổ theo các lớp giải 
phẫu.  

Kết quả và bàn luận  
1. Tuổi và giới: 18 đến 55 tuổi 
Bảng 1. So sánh tuổi và giới 

Nam Nữ Giới 
Tuổi N % N % 
 18 2 6,25 1 3,12 

19 - 50 13 40,63 15 46,87 
51- 55 0 0 1 3,13 

Tỷ lệ (%) 15 46,88 17 53,12 
Nhận xét: 
- Giới: Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 

p > 0,05. 
- Tuổi: Nhóm tuổi 19 - 50 chiếm 28/ 32 bệnh nhân, 

với tỷ lệ 87,5 % và có sự khác biệt rõ với các nhóm 
tuổi khác. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p 
< 0,05. 

2. Thời gian bị bệnh 
- Dưới 5 năm: 31,25 % (10 bệnh nhân). 
- Trên 5 năm: 68,75 % (22 bệnh nhân). 
Nhận xét: đa số bệnh nhân VTXC mt mủ nhầy để 
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bệnh quá lâu, nên dễ xẩy ra tình trạng tiêu huỷ xương 
con làm suy giảm thính lực. 

3. Nghe kém:  
- Bệnh nhân có nghe kém dần: 31 bệnh nhân có 

nghe kém dần (96,87 %). 
- Bệnh nhân không tự phát hiện nghe kém: 1 bệnh 

nhân (3,13 %). 
Nhận xét: đa số bệnh nhân đều tự biết ngày càng 

nghe kém dần, chiếm tỷ lệ cao  (91,43 %). Nhưng có 
một bệnh nhân không tự phát hiện nghe kém bên tai 
bệnh, chỉ đến khi đi khám mới biết mình nghe kém, tỷ 
lệ 3,13 %.  

4. Mức độ, tính chất chẩy mủ và lỗ thủng màng 
nhĩ 

Bảng 2. So sánh mức độ, tính chất mủ và lỗ thủng 
màng nhĩ 

Mủ nhầy, loãng Mủ keo đặc           Mủ 
Màng nhĩ (MN) Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

MN thủng nhỏ 1/2 
diện tích 

6 / 32 18,75 % 14 / 32 43,75 % 

MN thủng rộng 11 / 32 34,37 % 1 / 32 3,13 % 
Tổng số 17 53,12 % 15 46,88 % 

Nhận xét: những bệnh nhân có lỗ thủng nhỏ do 
vậy dẫn lưu mủ kém hơn, mủ   thường keo đặc, bệnh 
nhân khó có thể vệ sinh làm thuốc tai, bệnh nhân th-
ường cảm thấy tức trong tai và nghe kém mới đi khám 
bệnh, tỷ lệ khá cao chiếm 14/ 32 bệnh nhân (43,75 
%). Số bệnh nhân có màng nhĩ thủng rộng thường dễ 
dẫn lưu và dễ làm thuốc tai hơn, nên đa số là mủ 
nhầy loãng, chỉ có 1/ 32 bệnh nhân có mủ keo đặc 
(3,13 %). 

5. Nghiên cứu thính lực qua thính lực đồ đơn 
âm 

Bảng 3. Đánh giá suy giảm thính lực 
        Bệnh nhân 

Thính lực đồ 
Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

20 - < 40 dB 0 0 
40 - < 60 dB 31 96,87 % 
60 dB-70 dB 1 3,13 % 

Tổng số 32 100 % 
Nhận xét: như vậy trên bệnh nhân VTXC mt mủ 

nhầy có tổn thương xương con, đa số bệnh nhân 31/ 
32 (96,87 %) có suy giảm thính lực trung bình từ 40 
đến 60 dB. Có 1/ 32 bệnh nhân (3,13 %) nhe kém 60- 
70 dB. Không có bệnh nhân nào điếc nhẹ dưới 40 dB. 

6. Mức độ tổn thương xương con đánh giá 
trong phẫu thuật 

- Mất cành xuống xương đe đơn thuần làm gián 
đoạn khớp đe- đạp: 7 bệnh nhân. (21,87 %) 

- Mất cả cán búa và cành xuống xương đe: 25 
(78,13 %) 

Nhận xét: như vậy cả 32/32 bệnh nhân có tổn 
thương xương đe, thường là tổn thương cành xuống 
của xương đe làm gián đoạn khớp đe- đạp. trong đó 
vừa mất cả cán búa và cành xuống xương đe là 25 
ca. 

7. Kỹ thuật tạo hình xương con:  
- Tạo hình lại khớp đe đạp bị gián đoạn (7 ca): 

dùng mảnh vỏ xương chòm được mài tạo hình và 
chèn giữa cành xuống xương đe và chỏm xương bàn 
đạp, sau đó kiểm tra lại sự rung động của toàn bộ hệ 
thống xương con. 

- Đối với bệnh nhân tổn thương mất cán búa và 
cành xuống xương đe (25 ca): chúng tôi lấy xương 
búa và xương đe đã bị tổn thương, dùng phần xương 
đe còn lại để tạo hình, nối thẳng từ chỏm xương bàn 
đạp lên màng nhĩ tái tạo, sau đó dùng gelform chèn 
quanh trụ xương mới tái tạo để cố định.  

8. Kết quả phẫu thuật sau 12 tháng: 
- Màng nhĩ liền, bệnh nhân nghe tăng hơn trước 

mổ: 24 ca, trong đó có 7 ca tạo hình khớp đe đạp, 17 
ca tạo hình bằng trụ từ xương đe còn lại.  

- Màng nhĩ liền, nhưng bệnh nhân nghe không 
tăng: 4 ca, đây là 4 ca được tạo hình chuỗi xương con 
từ phần xương đe còn lại.  

- Màng nhĩ không liền: 4 ca, sau mổ từ trên 1 
tháng, 3 tháng phát hiện màng nhĩ không liền, 1 bệnh 
nhân có hiện tượng dị ứng gelform đặt trong hòm tai 
gây chẩy dịch nhầy kéo dài, 1 bệnh nhân dị ứng bột 
cloroxit, 1 bệnh nhân màng nhĩ không liền không rõ 
nguyên nhân, 1 bệnh nhân thủng lại màng nhĩ do 
viêm mũi họng trong vòng 2 tháng sau mổ. 

Nhận xét: như vậy có 24/32 bệnh nhân đạt kết 
quả tốt, màng nhĩ liền, hệ thống xương con tái tạo 
hoạt động tốt, bệnh nhân nghe tăng. Có 4/ 32 bệnh 
nhân màng nhĩ liền, nhưng nghe không tăng. Như vậy 
bệnh nhân nghe không tăng có thể là do di lệch trụ 
dẫn từ chỏm xương bàn đạp đến màng nhĩ tái tạo, 
hoặc do trụ dẫn dính sát vào thành hòm nhĩ. 

9. Đánh giá thính lực đồ sau mổ 6 - 12 tháng 
trên các tần số 500, 1000, 2000 Hz: 

- Tăng từ 10 - 20 dB: 24/32 bệnh nhân (75%).  
- Không tăng: 8/24 bệnh nhân (25%). 
Nhận xét: 75 % bệnh nhân có sức nghe tăng 10- 

20 dB, những bệnh nhân này rất hài lòng về kết quả 
đạt được. Chúng tôi nhận thấy có bệnh nhân chỉ tăng 
10 dB, nhưng cảm nhận rất khác biệt so với trước mổ, 
việc tăng dù chỉ 10 dB là rất có giá trị, đặc biệt đối với 
bệnh nhân đó là tai duy nhất thì việc tái tạo xương 
con cải thiện sức nghe vô cùng có ý nghĩa. Đối với 
bệnh nhân không liền màng nhĩ, chúng tôi khuyên 
nên mổ lại, đối với bệnh nhân tuy liền màng nhĩ 
nhưng sức nghe không tăng thì tuỳ vào từng trường 
hợp cụ thể: nếu bệnh nhân còn trẻ, bệnh nhân còn 
đang công tác, học tập, có điều kiện thì nên mổ lại 
kiểm tra xương con, nếu bệnh nhân không có điều 
kiện, nhiều tuổi thì không mổ lại. 

Kết luận  
Qua nghiên cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân 

VTXC mt mủ nhầy chúng tôi thấy khả năng tiêu huỷ 
xương con không phải hiếm. Khi bệnh nhân có tổn 
thương xương con thì không có bệnh nhân nào điếc 
nhẹ dưới 40 dB, tất cả đều có mức độ điếc trên 40 dB 
vì vậy đều có ảnh hưởng đến giao tiếp và sinh hoạt. 
Khi tổn thương xương là cụt cán xương búa, hoặc có 
tổn thương xương bàn đạp thì chúng tôi không can 
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thiệp tạo hình xuơng con. 
Kết quả tạo hình xương con bằng xương tự thân 

cho kết quả tốt (75%). Kỹ thuật tạo hình xương con 
bằng xương tự thân có nhiều ưu điểm như dễ thực 
hiện, không gây lây nhiễm chéo, không gây thải loại 
ghép do dị ứng, kinh tế vì không tốn kém...Kỹ thuật tái 
tạo lại hệ thống xương con tuy không khó khăn, 
nhưng đòi hỏi tỷ mỷ, có 4 bệnh nhân có màng nhĩ liền 
nhưng nghe không tăng, như vậy rõ ràng do xương 
con tái tạo không hoạt động tốt, có thể do di lệch 
xương con hoặc do trụ dẫn bị dính vào thành hòm nhĩ.  
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH GóT  
TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ HUẾ- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

                                                
Nguyễn Thị ái Thuỷ, Võ Tam 
Trường Đại học Y- Dược Huế 

 
TÓM TẮT 
Qua nghiên cứu 50 bệnh nhân mắc gút khám và 

điều trị tại Bệnh viện Thành Phố Huế, chúng tôi rút ra 
một số nhận xét: 

- Tuổi trung bình mắc gút: 59,1; tuổi trung bình 
nam: 56,48; tuổi trung bình nữ:   

72,88.Trên 40 tuổi chiếm 98 %. Nam chiếm tỷ lệ 
84%- Cơn gút cấp thường xảy ra sau: bữa ăn nhiều 
rượu thịt 38%, gắng sức 32 %, bệnh xuất hiện đột 
ngột 76 % 

-Viêm khớp bàn ngón chân cái: 56 %. Hạt tophi 
xuất hiện ở 18 % bệnh nhân, gặp chủ yếu bàn chân 
66 % và mỏm khuỷu 22%. 

-Nồng độ acid uric trung bình: 488,794 ± 90,11 
µmol/l 

Từ khóa: bệnh nhân mắc gút,  Hạt tophi  
SUMMARY 
Study on 50 gout patients treated at the Hue 

hospital in 2009 we drawed the conclutions below: 
Average age of gout patient: 59.1. Average age of 

male patient: 56.48. Average age of female patient: 
72.88. Most of patients were more than 40 year-old: 
98% Male: 84% 

Risk factors of acute gout: the meal with a lot of 
meat/fish 38 %; gout occured suddenly in attacks 76 
%. Arthritis in big toe 56 %, tophi 18 % 

Average concentration of uricemia: 488.794 ± 
90.11 µmol/l 

Keywords: gout patients, tophi  
ĐẶT VẤN ĐỀ. 
Gút là một bệnh chuyển hóa, đặc trưng bởi những 

đợt viêm khớp cấp tính tái phát và lắng đọng natri urat 

trong các mô, gây ra do tăng acid uric trong máu. Bệnh 
diễn tiến mạn tính, gây tổn thương mô mềm và 
thận.Bệnh thường gặp ở những bệnh nhân có các yếu 
tố thuận lợi như sau bữa ăn giàu protid, béo phì, đái 
tháo đường… . Do đó, trong điều kiện đời sống người 
dân ngày càng nâng cao, tỉ lệ mắc bệnh có xu hướng 
phát triển. 

Ở nước ta, hiện nay sự quan tâm các bệnh lí về 
khớp nói chung và bệnh gút nói riêng còn hạn chế. 
Để góp phần cung cấp thêm số liệu trong chẩn đoán 
và điều trị bệnh gút, từ đó dự phòng và cải thiện tình 
trạng bệnh, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh gút tại Bệnh 
viện Thành phố Huế“ nhằm mục tiêu khảo sát dấu 
hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh gút. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh gút có biểu hiện 

cơn gút cấp đang điều trị nội-ngoại trú tại khoa nội và 
phòng khám nội của Bệnh viện Thành phố Huế năm 
2009. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1.Phương pháp nghiên cứu tiến cứu 
2.2.Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút theo ILAR- 

OMERACT 2000 
- Có tinh thể urate đặc trưng trong dịch khớp, 

và /hoặc:  
Tophi được chứng minh có chứa tinh thể urate 

bằng phương pháp hóa học hoặc kính hiển vi phân 
cực, và /hoặc: 

- Có 6/12 trạng thái lâm sàng, xét nghiệm và X 
quang sau: 


